	tổng công ty đt & pt nhà hn công ty cổ phần đầu tư & phát triển nhà số 6 hà nội
	cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Hà nội, ngày  29 tháng 4 năm 2010


báo cáo thường niên năm 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty


1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Nhà số 6 Hà nội tiền thân là Công ty Đầu tư & Phát triển Nhà số 6 Hà nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Nhà Hà Nội chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo quyết định 994/QĐ-UB ngày 25/02/2005 của UBND Thành phố Hà nội


2. Ngành nghề kinh doanh:


+ Đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển nhà;


+ Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, thể dục thể thao;


+ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu đô thị và công nghiệp, xây dựng các công trình thuỷ lợi, giao thông;


+ Xây dựng và lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35KVA, xây dựng và lắp đặt các hệ thống trang thiết bị điện, cấp thoát nước thông dụng;


+ Đào đắp đất đá, nề mộc, bê tông sắt thép trong xây dựng


+ Lắp đặt thiết bị: điện nước dân dụng, các sản phẩm cơ khí xây dựng, thang máy, cấu kiện gỗ, sắt thép;


+ Xây dựng và cải tạo, nâng cấp nhà ở để bán, cho thuê;


+ Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, cấu kiện gỗ, trang trí nội ngoại thất;


+ Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị chuyên ngành xây dựng;


+ Tư vấn về đầu tư và xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp, tư vấn quản lý dự án, tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn về trang thiết bị trong xây lắp cho chủ đầu tư trong và ngoài nước;


+ Tư vấn thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, tổng mặt bằng đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;


+ Kinh doanh nhà, khách sạn;


+ Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế và dịch vụ khách du lịch;


+ Tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới và nhà chung cư do Công ty quản lý;


+ Thi công cáp dự ứng lực và chuyển giao công nghệ thi công bê tông ứng suất trước.

3. Định hướng phát triển 


- Các mục tiêu chủ yếu:


+ Nâng giá trị sản xuất kinh doanh lên khoảng 330 tỷ/năm.


+ Duy trì mức độ tăng trưởng hàng năm từ 10% đến 15%, trong đó chú trọng vào hoạt động kinh doanh dự án, xây lắp và dịch vụ trên cơ sở cơ cấu lại các đơn vị mang tính chuyên doanh, chuyên ngành.


+ Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.


+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.


+ Đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.


+ Có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ


- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.


+ Liên doanh, liên kết với các đơn vị có mặt bằng để thực hiện khai thác các dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng.


+ Tìm kiếm các dự án mới, thông qua hồ sơ giới thiệu năng lực để được nhận thầu, dự thầu các công trình có quy mô ngày càng lớn.


+ Đầu tư thêm các phương tiện, máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ phục vụ thi công xây lắp các công trình với quy mô lớn, chất lượng cao.


+ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia và thị trường chứng khoán, 

II. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán
+ Khả năng sinh lời: 

+ Khả năng thanh toán hiện hành: 4,3
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,5
+ Khả năng thanh toán nhanh: 0,14
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đ·i)
+ Cổ phiếu phổ thông: 8.000.000 cổ phiếu tương ứng với 80.000000.000 đồng ( Tám mươi tỷ đồng). Trong đó cổ phần được quyền biểu quyết: 7.036.581 cổ phiếu; cổ phần không được biểu quyết là: 963.419 cổ phiếu
- Cổ tức/ lợi nhuận của các thành viên góp vốn: Năm 2009 tạm ứng tiền cổ tức 26%/ lợi nhuận. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2009 là: 30%
2. Báo cáo kết quả hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh:


- Công ty đ​ược chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nư​ớc sang công ty cổ phần nên kế thừa đư​ợc bộ máy làm việc t​ương đối đầy đủ và phư​ơng pháp hoạt động đ​ược bài bản..


- Cơ chế điều hành và mô hình quản lý đư​ợc chủ động đổi mới mạnh mẽ thích ứng với từng thời kỳ phát triển của công ty và phù hợp với quy luật phát triển của doanh nghiệp, từng b​ước phù hợp với cơ chế phát triển của thị tr​ường.

 - Bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành Công ty từng b​ước đ​ược điều chỉnh để dần đáp ứng với nhu cầu của công việc..

- Công ty đã khai thác tốt các tiềm năng sẵn có một cách hợp lý, mở rộng các loại hình hợp tác đầu tư​, đa dạng các loại hình sản xuất kinh doanh và đặc biệt phát huy và vận dụng hợp lý các nguồn lực trong và ngoài Công ty để phục vụ một cách hiệu quả nhất cho lợi ích phát triển bền vững của Công ty trong điều kiện khả năng của mình. 
- Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai và hoàn thành một số công trình có giá trị lớn gối đầu của năm trước còn lại, mặt khác trải qua thời gian thi công một số công trình lớn Công ty đã tạo được uy tín và dần khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường, điều đó là một trong những thuận lợi để Công ty tiến hành khai thác thêm được một số công trình lớn khác để thi công trên địa bàn cả nước.

 - Tuy nhiên nguồn vốn l​ưu động quá nhỏ bé so với yêu cầu của công ty. Các công trình thi công do cả yếu tố khách quan và chủ quan việc thu hồi công nợ còn rất lớn. 

- Năm 2009 do giá cả biến động, sự suy giảm về kinh tế cộng với cơ chế chính sách của Nhà nước còn có những bất cập đã tác động trực tiếp và tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năng lực về vốn, lao động, đặc biệt là năng lực về thiết bị thi công của các đơn vị còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Mặc dù có những khó khăn như​ nêu trên như​ng với sự định hư​ớng phát triển cụ thể, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của bộ máy quản lý, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty nên năm vừa qua chúng ta đã đạt đ​ược một số kết quả sau:

Về sản xuất kinh doanh.

2.1. Giá trị sản lượng thực tế thực hiện: 


 
+ Sản lượng xây lắp : 220 tỷ đồng



+ Dự án TH-NC :        90 tỷ đồng



+ Dự án ĐTXD kinh doanh và cho thuê nhà : 3 tỷ đồng

2.2. Doanh thu : Đạt 184,537 tỷ đồng .

2.3. Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước ( Nộp ngân sách ): 8,063  tỷ đồng 

2.4. Lợi nhuận sau thuế: 13,348 tỷ đồng

2.5. Trích lập các quỹ :




       18,327 tỷ đồng


Trong đó :
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất :     4,465 tỷ  đồng




+ Quỹ khen thưởng phúc lợi :
        1,020 tỷ đồng




+ Quỹ dự phòng : 


      12,842 tỷ đồng

2.6. Dự kiến  chia cổ tức : 
30% .

2.7. Thu nhập bình quân : 3.5 triệu đồng / người / tháng .


Các công tác khác :


- Năm 2009 Công ty đã phát hành thành công cổ phiếu chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ nâng vốn điều lệ của Công ty từ 40 tỷ đồng lên thành 80 tỷ đồng.


- Công ty đã tiến hành trả cổ tức còn lại của năm 2008 cho các cổ đông.


- Công ty đã triển khai thực hiện quản lý theo mô hình quản lý chất lượng ISO 9001-2000 . 

- Cải cách chế độ tiền lương gắn với hiệu quả công việc.


- Thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về chế độ cho người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước. 

III. Tổ chức và nhân sự


a. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

[image: image1]   


b. Tóm tắt lý lịch của Ban Giám đốc

1. Giám đốc: Lê Quốc Bình


Sinh ngày 27/02/1959


Số CMND: 010373000 do Công an TP Hà nội cấp


Hộ khẩu thường trú: 32 ngõ 8 phố Hương Viên, Hai Bà Trưng, Hà Nội


2. Phó Giám đốc Vũ Tuấn Anh


Sinh ngày 06/10/1975


Số CMND: 012057459 do Công an TP Hà nội cấp


Hộ khẩu trường trú: Thôn Bình Minh, xã Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà nội


3. Phó giám đốc Đỗ Ngọc Sơn


Sinh ngày 20/07/1958


Số CMND: 011254809 do Công an TP Hà nội cấp


4. Phó giám đốc Đinh Ngọc Linh


Sinh ngày 06/12/1972


Số CMND: 011585030 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 18/03/2004


Hộ khẩu thường trú: SN 47 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Hà nội


- Quyền lợi của Ban Giám đốc: 
Tiền lương của Ban giám đốc: 

Hệ số lương của Giám đốc: 6,64 với mức lương khoán: 12.000.000 đ/tháng

Hệ số lương của Phó Giám đốc: 6.31 và 5.98 với mức lương khoán: 10.000.000 đ/tháng 


- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Tính đến 31/12/2009 tổng số CBCNV của Công ty là 140 người trong đó cán bộ lãnh đạo: 28 người, nhân viên: 112 người. Các chính sách và chế độ thực hiện đúng theo quy định của Luật lao động

IV. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Hội đồng quản trị  gồm 04 người:
Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch HĐQT. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 302.115 CP
Ông Vũ Tuấn Anh - Uỷ viên HĐQT. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 61.128 CP
Ông Bùi Triều Dương - Uỷ viên HĐQT. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 20.413 CP
Ông Nguyễn Thiện Dũng - Uỷ viên HĐQT. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 106.289 CP

2. Ban Kiểm soát gồm 03 người:

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng BKS. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 43.279 CP
Ông Phạm Văn Đông - Uỷ viên. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 32.841 CP
Bà Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 12.237 CP

3. Thù lao, các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Kiểm soát:

Chủ tịch HĐQT: 2.725.000 đ/tháng

Uỷ viên HĐQT : 1.825.000 đ/tháng

Trưởng ban kiểm soát: 1.425.000 đ/tháng

Uỷ viên ban kiểm soát: 575.000 đ/tháng

Các lợi ích khác các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát được hưởng quyền lợi theo quy định của Luật lao động.



       công ty cổ phần đầu tư & phát triển Nhà số 6 Hà nội







     giám đốc





           Lê Quốc Bình

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

	Tên công ty
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý / năm)


I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

	Stt
	Nội dung
	Số dư đầu kỳ
	Số dư cuối kỳ

	I
	Tài sản ngắn hạn        
	 
	 

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền       
	
	

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn     
	
	

	4
	Hàng tồn kho
	
	

	5
	Tài sản ngắn hạn khác      
	
	

	II
	Tài sản dài hạn    
	
	

	1
	Các khoản phải thu dài hạn    
	
	

	2
	Tài sản cố định
	
	

	
	   - Tài sản cố định hữu hình
	
	

	
	   - Tài sản cố định vô hình
	
	

	
	   - Tài sản cố định thuê tài chính     
	
	

	
	   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	
	

	3
	Bất động sản đầu tư      
	
	

	4
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	

	5
	Tài sản dài hạn khác       
	
	

	III
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	
	

	IV
	Nợ phải trả
	
	

	1
	Nợ ngắn hạn
	
	

	2
	Nợ dài hạn
	
	

	V
	Vốn chủ sở hữu
	
	

	1
	Vốn chủ sở hữu
	
	

	
	 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	

	
	 - Thặng dư vốn cổ phần
	
	

	
	-  Vốn khác của chủ sở hữu
	
	

	
	 - Cổ phiếu quỹ
	
	

	
	 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
	
	

	
	 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái        
	
	

	
	 - Các quỹ
	
	

	
	 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	
	

	
	 - Nguồn vốn đầu tư XDCB
	
	

	2
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	
	

	
	 - Quỹ khen thưởng phúc lợi
	
	

	
	 - Nguồn kinh phí
	
	

	
	 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	
	

	VI
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	 
	 


 I.B.  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN    

(Áp dụng với các tổ chức tín dụng)




                  
	Stt
	Chỉ tiêu
	Kỳ này
	Kỳ trước

	
	Sử dụng vốn
	
	

	I
	Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
	
	

	II
	Tiền gửi tại NHNN
	
	

	III
	Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác
	
	

	IV
	Tiền gửi tại các TCTD trong nước và ở nước ngoài
	
	

	V
	Cho vay các TCTD khác
	
	

	1
	Cho vay các TCTD khác
	
	

	2
	Dự phòng rủi ro
	
	

	VI
	Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
	
	

	1
	Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
	
	

	2
	Dự phòng rủi ro
	
	

	VII
	Các khoản đầu tư
	
	

	1
	Đầu tư vào chứng khoán
	
	

	2
	Góp vốn liên doanh, mua cổ phần
	
	

	VIII
	Tài sản
	
	

	1
	Tài sản cố định:

- Nguyên giá TSCĐ

- Hao mòn TSCĐ
	
	

	2
	Tài sản khác
	
	

	IX
	Tài sản  “Có” khác
	
	

	1
	Các khoản phải thu
	
	

	2
	Các khoản lãi cộng dồn dự thu
	
	

	3
	Tài sản “ Có ” khác
	
	

	4
	Các khoản dự  phòng rủi ro khác
	
	

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
	
	

	
	Nguồn vốn
	
	

	I
	Tiền gửi của KBNN và TCTD khác
	
	

	1
	Tiền gửi của KBNN
	
	

	2
	Tiền gửi của TCTD khác
	
	

	II
	Vay NHNN, TCTD khác
	
	

	1
	Vay NHNN
	
	

	2
	Vay TCTD trong nước
	
	

	3
	Vay TCTD ở nước ngoài
	
	

	4
	Nhận vốn cho vay đồng tài trợ
	
	

	III
	Tiền gửi của TCKT, dân cư
	
	

	IV
	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro
	
	

	V
	Phát hành giấy tờ có giá
	
	

	VI
	Tài sản “Nợ” khác:
	
	

	1
	Các khoản phải trả
	
	

	2
	Các khoản lãi cộng dồn dự trả
	
	

	3
	Tài sản “Nợ” khác
	
	

	VII
	Vốn và các quỹ
	
	

	1
	Vốn của TCTD:

- Vốn điều lệ

- Vốn đầu tư XDCB

- Vốn khác
	
	

	2
	Quỹ của TCTD
	
	

	3
	Lãi/lỗ 
	
	

	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	
	


II.A.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

	STT
	Chỉ tiêu
	Kỳ báo cáo
	Luỹ kế

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	
	

	3
	Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	

	4
	Giá vốn hàng bán
	
	

	5
	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	
	

	7
	Chi phí tài chính
	
	

	8
	Chi phí bán hàng
	
	

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh     
	
	

	11
	Thu nhập khác
	
	

	12
	Chi phí khác                                                                                                                                                     
	
	

	13
	Lợi nhuận khác
	
	

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	
	

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu    
	
	

	18
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
	
	


 II.B.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các tổ chức tín dụng)
	Stt
	Chỉ tiêu
	Kỳ này
	Kỳ trước

	I
	 Tổng thu nhập 
	
	

	II
	 Tổng chi phí
	
	

	III
	 Lợi nhuận trước thuế
	
	

	IV
	 Lợi nhuận sau thuế
	
	

	V
	 Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật
	
	

	1
	Trích lập các quỹ:

  - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

  - Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ

  - Quỹ dự phòng tài chính

  - Các quỹ khác
	
	

	2
	Sử dụng các quỹ
	
	

	VI
	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (%)
	
	

	VII
	Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên Ngân hàng.
	
	

	VIII
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
	
	


V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

     (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kỳ trước
	Kỳ báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	%
	
	

	2
	Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	%
	
	

	3
	Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	
	

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
	%
	
	


  Ngày ….. tháng….năm ….




Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty  

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
đại hội đồng cổ đông





hội đồng quản trị





ban kiểm soát





giám đốc





phó giám đốc quản lý xây lắp








phó giám đốc phụ trách dự án








phòng


hc-tc





phòng QL&PTDA








phòng tckt








phòng KHKT








các xn, đội, ban Dự án





trung tâm tvgs & Thiết kế xd








ban qlda thnc








